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Tổng số (n=616) 1,6 98,1 0,03 0,06 5,7 1,62,1 
Nhận xét: Chỉ số DMFT trung bình chung cho cả 

hai giới là 1,62,1. Tỷ lệ răng vĩnh viễn sâu không được 
điều trị chung cho cả hai giới 98,1%, trong đó nữ chiếm 
98,2% cao tương đương với nam chiếm 98,0. Sự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  

Bảng 4.. Phân tích chỉ số DMFT răng vĩnh viễn theo 
tuổi: 

Dt mt+ft Chỉ số 
DMFT 

Tuổi dt dt/dmft 
(%) Mt ft (mt+ft)/ 

dmft (%) 

dmft 
(XSD) 

p 

7 1,1 98,6 0,02 0,03 4,4 1,12,1 
8 1,2 99,6 0,01 0,01 0,8 1,21,5 
9 2,0 99,2 0,02 0,14 7,6 2,02,4 
10 1,7 98,3 0,03 0,09 6,8 1,71,9 
11 1,9 91,9 0,18 0,03 9,6 1.93.3 

Tổng 1,6 98,1 0,03 0,06 5,7 1,62,1 

<0,05 

Nhận xét: Tỷ lệ học sinh có răng vĩnh viễn sâu 
khám bằng mắt thường không được chữa rất cao 
chiếm tới 98,1%. Tỷ lệ này cao ở tất cả các nhóm tuổi, 
cao nhất ở nhóm 7, 8, 9 và 10 tuổi (98,3% đến 99,6%), 
thấp nhất ở nhóm 11 tuổi chiếm 91,9%. Sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05). So sánh với nghiên cứu 
của Nông Thị Bích Thuỷ [3], cho thấy chỉ số DMFT của 
học sinh tiểu học tỉnh Bắc Kạn là 1.1. tỷ lệ răng vĩnh 
viễn sâu được điều trị là rất thấp (3%) đặc biệt là ở 
nhóm học sinh 7, 8 tuổi không có học sinh nào được 
điều trị răng vĩnh viễn sâu 

Kết Luận 
Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn chiếm 57,1%. Tỷ lệ sâu 

răng vĩnh viễn ở nam chiếm 49,4% thấp hơn ở nữ 
chiếm 50,6% 

Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn cao nhất ở nhóm 11 tuổi 
chiếm 67,6%, 9 tuổi chiếm 65,9% và 10 tuổi chiếm 
61,2%, thấp nhất ở nhóm 7 tuổi chiếm 34,4%.  

Chỉ số DMFT trung bình chung cho cả hai giới là 
1,62,1. Tỷ lệ răng vĩnh viễn sâu không được điều trị 
chung cho cả hai giới(98,1%),  

Summary 
The aim of this study: 
- To dentermine the rate of dental caries of 7- 11 

year DONG NGAC A School children. 
- To assessment dental caries by mean DMFT 
Methodology: The study war performed on 616 

children from 7 to 11 years in Đong ngac A school. 4 
examiners were used, examiners using ICDAS (extra 
exminers Kappa coefficient: 0,82).  

Results: The rate caries were 57,1Tỷ lệ sâu răng 
vĩnh viễn ở nam chiếm 49,4% thấp hơn ở nữ chiếm 
50,6%%. Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn cao nhất ở nhóm 11 
tuổi chiếm 67,6%, and The results of the study showed 
the range mean DMFT scores Was 1,62,1.  

Keywords: caries status, oral heath 
Tài Liệu tham khảo 
1. Trần Thị Mỹ Hạnh (2006), (Nhận xét tình hình sâu 

răng và viêm lợi ở học sinh lứa tuổi 7-11 tại trường tiểu học 
Thanh Liệt), Luận văn thạc sỹ y học, tr 34-52. 

2. Trần Văn Trường, Trịnh Đình Hải (1999), "Sự phát 
triển chương trình Nha học đường ở Việt Nam", Tạp chí Y 
học Việt Nam, số (10-11), tr. 1-6. 

3. Nông Thị Bích Thuỷ(2010) "Nghiên cứu thực trạng 
sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh 
tiểu học Tỉnh Bắc Kạn"Luận văn thạc sỹ y học, Trường 
Đại học Y Hà Nội, tr. 63-77 

4.Ministry of Health Australia (1988), National oral 
health survey (1987-1988), pp. 102-105. 

5. WHO (1997), Oral health surveys basic methos, 4th 
Edition, Geneva, pp.25-28. 

6. WHO (1997). Goals for the year 2000, Geneva, pp. 
5-8. 

 
MỘT SỐ KIÊNG KỴ VÀ TỤC LỆ LIÊN QUAN ĐẾN SINH ĐẺ VÀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH 

CỦA PHỤ NỮ NGƯỜI DAO HUYỆN BẠCH THÔNG, BẮC KẠN 
 

Phạm Hồng Hải, Hoàng Khải Lập 
Đại học Y dược Thái Nguyên 

 
Sức khỏe của phụ nữ và trẻ em là những vấn đề 

quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới 
trong đó có Việt Nam. Phụ nữ là cốt lõi của sự phát 
triển kinh tế xã hội [4]. Mức sống thấp, trình độ dân trí 
chưa được nâng cao, các tập tục lạc hậu... đã có ảnh 
hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em, 
trong đó có phụ nữ người Dao tỉnh Bắc Kạn.  

Người Dao Bắc Kạn cũng như người Dao ở các tỉnh 
khác trong nước ta, từ lâu đời đã có truyền thống tốt 
đẹp về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Trước cách 
mạng tháng Tám, phổ biến trong xã hội người Dao là 
nạn “hữu sinh, vô dưỡng”, có đẻ mà không có nuôi. 
Theo sách xưa ghi chép lại, nguyên nhân đầu tiên của 
vấn đề này là do cuộc sống quá khổ cực, trong qu  ̧

trình mang thai người phụ nữ phải làm nhiều việc quá 
nặng nhọc nhưng điều kiện ăn uống lại vô cùng thiếu 
thốn. Cùng với cuộc sống khó khăn là những quan 
niệm mê tín, lạc hậu, thiếu các điều kiện về chăm sóc 
y tế. Khi sinh con người phụ nữ thường phải tự đỡ đẻ 
trong các buồng tối. Lúc đứa trẻ mắc bệnh người ta chỉ 
biết mời thầy về cúng bái. Trẻ mới đầy tháng người mẹ 
đã phải tự cõng con đi làm nương rẫy. Nạn hữu sinh vô 
dưỡng đã khiến cho người Dao hiếm hoi con cái. Chính 
vì vậy, người Dao rất quan tâm đến việc sinh đẻ và 
nuôi con thông qua kinh nghiệm dân gian. 

1. Những kiêng kỵ trong quá trình sinh đẻ và 
chăm sóc thai nhi. 
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Những điều kiêng kỵ diễn ra trong suốt quá trình từ 
lúc người phụ nữ mang thai đến lúc sinh nở và sau khi 
sinh. Theo quan điểm của người Dao, chính trong qu  ̧
trình này là lúc hồn vía, thân thể người phụ nữ và trẻ 
em rất yếu đuối, dễ bị tác động bởi những sức mạnh 
khác có hại cho sức khoẻ và tính mạng của họ. Vì vậy, 
trong quá trình này không chỉ riêng người phụ nữ mang 
thai phải tuân thủ theo những điều kiêng kỵ mà cả 
người chồng và gia đình họ cũng phải tuân theo những 
điều kiệng kỵ để giúp người mang thai tránh được rủi 
ro, bất hạnh xảy ra. 

Đối với phụ nữ mang thai, khi biết mình có thai, 
người phụ nữ sẽ phải theo những điều kiêng kỵ có tính 
chất phong tục mà các thế hệ bà, mẹ, chị... truyền lại 
cho từ trước khi lấy chồng. Việc tuân theo những kiêng 
kỵ này là hoàn toàn tự giác, gần như một hoạt động 
bản năng. Nếu ai không làm đúng những điều đó thì 
không những phải chịu hậu quả đáng tiếc trong lúc 
sinh nở và quá trình nuôi con mà còn bị xã hội chê cười 
vì không biết đến các tục lệ của dân tộc. Cho nên, hiện 
nay có một số phụ nữ Dao dù đã nắm được kiến thức 
khoa học về sinh đẻ nhưng nhiều khi họ vẫn phải tuân 
theo những tục lệ của dân tộc mình. Nếu bỏ qua những 
kiêng kỵ phiền phức đó họ sợ bị xã hội chê cười. Vì thế, 
nhiều tục lệ vẫn tồn tại dai dẳng đến tận ngày nay. Các 
kiêng kỵ đó là: 

- Khi có thai được 3-4 tháng, người phụ nữ phải chủ 
động kiêng “ăn nằm” với chồng. Nếu lúc này còn sinh 
hoạt vợ chồng thì cái thai trong bụng dễ bị tổn thương, 
không lành lặn, dễ bị sảy thai. Trong thời kỳ mang thai, 
mỗi khi ra ngài trời, dù trời râm mát, người phụ nữ vẫn 
phải đội nón, nếu không đội nón thì Ngọc Hoàng sẽ 
nhìn thấy “người bẩn” sẽ trị tội làm cho sảy thai. Đây là 
những kiêng kỵ tốt, giúp người phụ nữ khi mang thai 
tránh được nắng, mưa làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. 
Kiêng kỵ này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay, 
không những người Dao áp dụng mà các dân tộc khác 
cũng áp dụng cho dù quan niệm khác nhau. 

- Người phụ nữ khi có thai kiêng không được trèo 
cây, hái quả vì họ quan niệm làm như thế sẽ gây động 
thai. Đây là kiêng kỵ tốt, người phụ nữ có thai không 
nên leo trèo vì có thể bị ngã dễ gây động thai, sảy thai. 

- Trong lúc có thai, người phụ nữ phải kiêng ăn rất 
nhiều loại thức ăn: Kiêng ăn các loại thịt bị hổ vồ, kiêng 
ăn thịt diều hâu vì họ quan niệm nếu ăn các loại thịt 
này thì cả mẹ và con sẽ bị bệnh phong. Kiêng ăn thịt 
gà rừng vì sợ con hay chạy nhảy đi lang thang. Kiêng 
ăn thịt ếch rừng vì sợ con hay khóc nhiều. Kiêng ăn 
các loại nhộng ong, nhộng tằm vì sợ con chỉ biết rú ở 
nhà. Kiêng ăn rau cải vì sợ con hay đái dầm. Kiêng 
uống các loại thuốc từ cây có gai vì sợ con bị mụn 
mọc, ngứa ngáy quanh năm. Thực chất người mẹ 
phải kiêng vì bảo vệ thai nhi là chính, các loại thức ăn 
trên không gây hại gì nếu đó không phải là thức ăn bị 
ôi thiu. Sau khi đẻ, người mẹ cũng vẫn phải kiêng ăn 
thịt hươu, nai, khỉ, gấu, trâu, bò trong 30 ngày. Thịt gà 
trống cũng phải kiêng. Một số người phụ nữ Dao còn 
kiêng ăn các loại cá như cá chép, cá diếc, cá chuối, 

cá trắm, cá chày vì cho rằng rất độc cho sản phụ. 
Ngoài ra, họ còn kiêng ăn rau có dây leo như bầu, bí 
vì sợ rau thai ra không sạch. Do quan niệm nặng nề, 
nên người phụ nữ phải kiêng khem ăn uống quá mức 
làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ và trẻ sơ sinh. 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân trước đây rất phổ biến do 
tình trạng suy dinh dưỡng bào thai kéo dài. Ngày nay, 
nhờ có cán bộ y tế hướng dẫn nên tình trạng kiêng 
khem quá mức đã được hạn chế, người phụ nữ khi có 
thai đã biết cách ăn uống hợp lý để đảm bảo sức 
khoẻ cho bản thân và thai nhi. 

Trên đây là những kiêng kỵ với người phụ nữ mang 
thai và sau khi sinh. Nhưng theo quan niệm của người 
Dao thì trong quá trình này thì không chỉ riêng người 
phụ nữ phải kiêng cữ mà mọi người trong nhà, nhất là 
người chồng cũng phải tuân thủ những điều kiêng kỵ 
thì người phụ nữ mang thai mới được an toàn. 

Đối với người chồng, trong quá trình vợ mang thai 
không được tham gia vào việc khiêng người chết ra 
đồng vì quan niệm sợ con sẽ ở lâu trong bụng mẹ. 
Người chồng không được đánh rắn vì sợ con hay bị lè 
lưỡi. Người chồng kiêng kéo cây theo chiều ngược vì sợ 
con ra ngược. Thực chất, những điều người chồng 
kiêng kỵ cũng nhằm mục đích cho vợ và con được an 
toàn. Những kiêng kỵ này không cần phải thay đổi vì 
cũng không làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của 
người phụ nữ khi có thai. 

Theo sách ghi chép xưa, thì cả gia đình của người 
phụ nữ đang mang thai cũng phải kiêng kỵ một số hoạt 
động như: Tháng 1 và tháng 7 (âm lịch) không được 
sửa chữa nhà cửa sợ động đến cửa ra vào là nơi trú 
ngụ của hồn vía thai nhi, đặc biệt là các ngày 1, 11, 21 
và ngày 7, 17 và 27. Các ngày 2,12,22 và 8,18,28 
tháng 2 và tháng 8 không được đầm nền nhà, không 
được đặt vật nặng lên nền nhà vì những ngày này hồn 
vía thai nhi trú ngụ ở giữa nhà. Các ngày 3,13,23 và 
9,19,29 tháng 3 và tháng 9 không được động đến cối 
giã gạo vì hồn vía thai nhi đang ở cối giã gạo. Các 
ngày 4,14,24 và 10,20,30 tháng 4 và tháng 10 khiêng 
dội nước lã vào bếp lửa vì hồn vía thai nhi đang ở trong 
bếp lửa. Các ngày 5,15,25 tháng 5 và tháng 11 kiêng 
động mạnh vào buồng ngủ của người có thai vì lúc này 
hồn vía thai nhi đang ở trong buồng. Các ngày 6,16,26 
tháng 6 và tháng 12 bản thân người có thai không nấu 
lá rừng để tắm. 

Qua những điều trên, có thể thấy rõ một điều là 
người Dao rất cẩn trọng đối với người phụ nữ mang 
thai. Lo lắng, chăm sóc cho người có thai không chỉ là 
trách nhiệm của riêng đôi vợ chồng mà là trách nhiệm 
của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Trước sự 
chăm lo ân cần đó, người phụ nữ yên tâm và tin tưởng 
vào việc sinh nở mẹ tròn con vuông. 

Phụ nữ Dao ngày nay đã có rất nhiều tiến bộ trong 
chăm sóc trước trong và sau sinh. Bên cạnh các kiêng 
khem có lợi cho sức khoẻ, họ cũng dần hạn chế và loại 
bỏ các kiêng khem không có lợi cho sức khoẻ nhất là 
các kiêng khem về ăn uống, điều này đã làm giảm tỷ lệ 
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trẻ sơ sinh nhẹ cân một cách đáng kể, góp phần vào 
việc cải thiện nòi giống. 

2. Những kiêng kỵ liên quan đến quá trình sinh đẻ 
Trước kia và thậm chí thời nay vẫn có người phụ nữ 

Dao sinh con tại nhà. Khi sinh con tại nhà, người phụ 
nữ Dao thường có tục lệ đẻ ngồi ngay trong buồng ngủ 
của mình (do họ kiêng đẻ ở những nơi khác). Trong lúc 
đẻ, người phụ nữ tự đỡ đẻ lấy là chính. Trường hợp đẻ 
khó hay mất sức thì người chồng hay mẹ chồng mới 
vào giúp. Riêng bố chồng thì dù đẻ khó bao nhiêu 
cũng không được bước chân vào buồng sản phụ. Nếu 
người nhà không lo được thì mới phải mời người ngoài 
đến giúp. Những lúc này, người Dao rất sợ sự có mặt 
của người lạ, họ lo vía người lạ sẽ làm hại họ. Trong 
trường hợp đẻ khó, đau mãi không đẻ được thì người 
chồng hay mẹ chồng lấy 3 hạt gạo, niệm phù chú rồi 
bỏ vào chén nước lã. Sau đó người chồng lấy tay 
nhúng vào chén nước rồi vuốt dọc từ ngực sản phụ 
xuôi xuống, lúc này sản phụ có thể nín hơi vuốt nước 
này lên người mình và uống một ngụm nhỏ. Người Dao 
quan niệm rằng, hạt gạo sau khi được niệm chú sẽ là 
vật hướng dẫn hài nhi biết đường mà ra khỏi bụng mẹ. 
Những kiêng kỵ này nhiều khi không tốt cho sản phụ 
nếu sản phụ đẻ khó. Ngày nay, người Dao đã biết mời 
cán bộ y tế đến giúp nếu như đẻ ở nhà, điều này làm 
cho cuộc đẻ được an toàn hơn rất nhiều. 

Khi đẻ, sản phụ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ. Sau 
khi đứa trẻ lọt lòng, người ta chờ cho đến khi đứa trẻ 
khóc mới bế lên rồi mới cắt rốn bằng thanh nứa đầu hồi 
nhà. Sau đó đứa trẻ được tắm qua bằng nước ấm rồi 
bọc bằng giấy bản và quần áo cũ của mẹ. Tập tục cắt 
rốn trẻ bằng thanh nứa hiện nay đã giảm rất nhiều, 
bằng chứng là tỷ lệ uốn ván rốn trẻ sơ sinh hầu như 
không gặp, do người Dao đã được cấp gói đẻ sạch và 
đẻ tại nhà có cán bộ y tế giúp. 

Rau thai nhi được bỏ vào sọt treo trên cành cây hay 
cho vào ống nứa tươi chôn trong rừng nơi khô ráo. Xưa 
kia, theo sách ghi chép lại, rau thai nhi hay được chôn 
dưới gầm giường mẹ, có như vậy cháu bé mới mát mẻ 
và luôn được gần mẹ. Hiện nay, người Dao hay đặt rau 
thai vào hốc cây rồi lấy phiến đá to lấp lại, họ rất sợ rau 
thai bị các con vật khác ăn mất sẽ làm cho cháu bé 
không được khoẻ mạnh. 

Người Dao có tục giữ lại cuống rau đem sấy khô rồi 
bọc vào giấy bản để dành sau này đánh lưỡi cho trẻ 
nếu nó chậm nói và tránh cho đứa trẻ bị câm. 

Sau khi đẻ, sản phụ được ăn cơm nóng với trứng 
luộc, canh gừng hoặc các lát gừng bóp muối trong 3 
bữa liền, họ không được uống nước mà chỉ đươc nhấp 
tý rượu. Sau đó vài tiếng, sản phụ mới được uống nước 
nấu bằng l  ̧ cây rừng, ăn cơm nếp với thịt hầm hoặc 
rang. Thịt gà mái, gà giò là loại thức ăn được gia đình 
dành cho sản phụ. Sản phụ phải ngồi trên giường, tựa 
vào chăn cho máu không chảy lên đầu. Đây là tập tục 
tốt cần được tuyên truyền và phát huy. Người phụ nữ 
Dao được cả gia đình chăm sóc bằng tình thương yêu, 
bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng đã góp phần làm cho 
sản phụ mau lại sức và có đủ sữa nuôi con [5]. 

Nếu sau đẻ, người mẹ bị thiếu sữa thì có thể xin 
sữa của người ngoài nhưng phải có con cùng giới tính, 
vì họ quan niệm nếu hai đứa trẻ khác giới tính chúng 
sẽ kỵ nhau, tranh mất phần sữa của nhau và một trong 
hai đứa sẽ bị ốm. 

Sau khi đẻ, sản phụ phải ở trong nhà một tháng 
liền. Trong thời gian này, sản phụ không được ra gian 
nhà ngoài, không được đến gần bàn thờ tổ tiên, 
không được ngồi cạnh bếp nấu ăn. Tất cả quần áo, tã 
lót phải phơi vào chỗ kín, ít người trông thấy, không 
được phơi những thứ đó ở trên cửa nhà. Với tập tục 
này, thì thời gian nghỉ sau khi đẻ của người phụ nữ 
Dao ít hơn nhiều so với qui định về chế độ nghỉ đẻ 
cho nữ công nhân viên chức của Nhà nước, trước đây 
là 6 tháng, hiện nay là 4 tháng. Tuy nhiên, khoảng 
thời gian đó cũng tạm đủ để người phụ nữ phục hồi 
sức khoẻ và có điều kiện chăm sóc con. Hiện nay vẫn 
còn có nhiều phụ nữ Dao phải đi làm nương rẫy sau 
khi sinh con được khoảng 1 tuần. 

Đối với người Dao, khi trong nhà có người đẻ thì họ 
thường có những dấu hiệu để báo cho người ngoài biết, 
họ hay treo cành lá xanh trước cửa và làm dấu cấm kỵ 
người lạ vào nhà. Dấu hiệu này cũng là để kỵ các loại 
tà ma. Nếu trong 3 ngày đầu có người lạ vào nhà thì 
người đó buộc phải nhận đứa trẻ làm con nuôi. Nhìn 
chung, trong giai đoạn này, người Dao không muốn có 
người lạ đến nhà, nhất là người chưa đến nhà họ bao 
giờ, họ sợ vía người lạ có thể làm hại đứa trẻ. Tập tục 
này đã gây khó khăn cho cán bộ y tế trong thực hiện 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ sau sinh và 
tiêm chủng cho trẻ sơ sinh. 

3. Một số tục lệ liên quan đến nuôi trẻ sơ sinh: 
Người Dao quan niệm rằng, khi mới đẻ nếu đứa 

trẻ quay mặt về hướng bàn thờ tổ tiên thì đứa trẻ đó 
lớn lên sẽ thông minh, linh lợi, làm ăn khấm khá.. nếu 
đứa trẻ nào có tràng hoa quấn cổ thì sẽ khó nuôi, 
bướng bỉnh. Nếu đẻ con gái thì sau 2 hôm phải cúng 
trình tổ tiên, nếu đẻ con trai thì sau 3 hôm mới phải 
cúng. Người Dao quan niệm, nếu đẻ con gái phải 
cúng trình tổ tiên sớm để tổ tiên biết mà hướng dẫn 
đứa trẻ sớm trở thành cô gái siêng năng, sáng sủa để 
dễ gả bán cho người ta, còn con trai sẽ ở lại nuôi 
dưỡng bố mẹ nên không cần cúng trình tổ tiên ngay. 
Sau đó, gia đình sẽ mời thầy cúng đến để tổ chức lễ 
cúng mong cho bà mẹ có nhiều sữa để nuôi con. 
Người Dao có thói quen nuôi con bằng sữa mẹ, đây là 
thói quen tốt cần được tuyên truyền rộng rãi và 
khuyến khích các bà mẹ. 

Trước kia, do điều kiện kinh tế - xã hội thấp nên hay 
xảy ra nạn hữu sinh vô dưỡng, chính vì vậy, người Dao 
chăm chút cho con bằng cả tình thương yêu của mình. 
Người Dao rất ít khi mắng chửi con vì họ sợ làm như 
vậy thì vía của con sẽ mất đi và đứa trẻ hay bị ốm. Hơn 
nữa, cũng do những quan niệm, tập tục từ lâu đời nên 
người Dao rất tin vào nghi thức, nghi lễ, mong cho tai 
qua nạn khỏi, mẹ tròn con vuông, nên các tập tục liên 
quan đến sinh đẻ và chăm sóc trẻ vẫn tồn tại đến tận 
ngày nay. 
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Tóm lại, những kiêng kỵ và tục lệ trong quá trình 
sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao trên 
đây đã giúp chúng ta hiểu thêm về tục lệ và tín ngưỡng 
dân gian của họ. Trên cơ sở hiểu biết đó, chúng ta có 
thể góp sức cùng người Dao hạn chế rồi đi đến loại trừ 
nạn hữu sinh vô dưỡng và những kiêng kỵ tục lệ phiền 
phức của họ. Từ đó, các ông bố bà mẹ có thể yên tâm 
và thấy hạnh phúc khi được làm cha mẹ chứ không còn 
lo lắng như xưa kia nữa. 
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ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁM LIỆT VẬN NHÃN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG 

 
Vũ Thị Bích Thủy - Bệnh viện Mắt Trung ương 

TÓM TẮT  
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của các phương pháp 

khám liệt vận nhãn. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: bệnh nhân (BN) được chẩn đoán liệt vận 
nhãn (LVN) khám tại BV Mắt TW trong một năm. Tiêu 
chuẩn loại trừ: BN có bệnh toàn thân quá nặng, không 
phối hợp. Nghiên cứu mô tả lâm sàng, cắt ngang. 
Khám thị lực, đo nhãn áp, lác, song thị, vận nhãn, tư 
thế bù trừ, khám toàn thân và làm một số xét nghiệm. 
Đánh giá tỷ lệ khám được các triệu chứng bằng các 
phương pháp khác nhau. Kết quả: 90,28% BN được 
phát hiện có lác với lăng kính. Song thị với test 4 điểm 
Worth là 70,4% và kính hai màu xanh đỏ là 83,7%. Tỷ 
lệ phát hiện hạn chế vận nhãn rõ rệt khi liệt đơn thuần 
một dây thần kinh vận nhãn. Tư thế bù trừ rõ nhất 
trong tổn thương dây TK IV và dây VI. Test 
Bielschowsky chỉ dương tính ở BN liệt dây IV (89,47%). 
Tìm được nguyên nhân ở 13,33%. Kết luận: Các 
phương pháp khám có tỷ lệ dương tính khác nhau. 
Lăng kính phát hiện lác là 90,28%, kính xanh đỏ phát 
hiện song thị là 83,7%. Hạn chế vận nhãn và tư thế bù 
trừ dễ phát hiện khi liệt một dây thần kinh vận nhãn. 
Bielchowsky chỉ dương tính ở 89,47% nhóm liệt dây IV. 
Xét nghiệm, khám toàn diện mắt và toàn thân hỗ trợ tốt 
cho chẩn đoán và điều trị. 

Từ khoá: liệt vận nhãn 
Summary 
Aims:To evaluate the effectiveness of methods 

examining paralytic movement and discuss about 
their advantages and disadvantages. Objectives and 
methods: patients with paralytic movement were 
examined at VNIO for one year. Exclusion criteria: 
patients with severe systemic diseases or can not co-
operation. Clinical, cross sectional descriptive 
research. Vision examination, intra-ocular tension, 
strabismus, diplopia, eye movement, compensation 
position, whole body examination and some 
investigation. Results: 90,28% patients were found to 

have strabismus with using prism. Diplopia is 83,7% 
with blue- red glasses. Restricted eye movements 
and compensation postures are significantly found in 
single palsy cranial nerve. Bielschowsky is positive in 
89.47% palsy fourth nerve. Causes are found in 
13,33% patients. Conclusion: There are various 
positive rates in detecting typical symptoms of palsy 
movement among methods. 90,28% patients were 
found to have strabismus with using prism. Diplopia is 
83,7% with blue- red glasses. Limited movements 
and compensation postures are significantly found in 
single palsy nerves. Bielschowsky test is positive in 
89.47% palsy fourth nerve. Whole examination and 
checking some tests are good assistant for diagnosis 
and treatment.  

Keywords: paralytic movement 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Liệt vận nhãn (LVN) là một bệnh khá phổ biến với 

nhiều nguyên nhân đa dạng và phức tạp với bệnh cảnh 
lâm sàng phong phú và nhiều khi không điển hình. 
LVN thường là triệu chứng của một bệnh đơn thuần 
nhưng nhiều khi do nhiều nguyên nhân và cơ chế khác 
nhau. Việc chẩn đoán xác định LVN đã khó nhưng xác 
định hình thái và nguyên nhân lại khó khăn hơn nhiều. 
Tiên lượng của LVN hoàn toàn dựa vào chẩn đoán và 
điều trị đúng nguyên nhân hay không. Hiện nay tại 
Bệnh viện mắt trung ương có nhiều phương pháp khám 
LVN tuy nhiên mỗi phương pháp chỉ có thể ứng dụng 
và có hiệu quả trong những trường hợp nhất định. Vì 
vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu 
đánh giá hiệu quả của các phương pháp khám LVN và 
nhận xét về ưu nhược điểm của các phương pháp.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Đối tượng nghiên cứu: BN liệt vận nhãn đến 

khám điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong một 


